BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sè:            /2009/TT-BGTVT
                                                                         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2009

THÔNG TƯ 
Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;


Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;


Bộ Giao thông vận tải quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ như sau:
Phần A
QUY ĐỊNH CHUNG
I. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

II.  Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạn vi cả nước.

2. Thông tư này không áp dụng đối với quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe của ngành Công an, Quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 

III. Một số thuật ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau:

1. Ô tô tải, ôtô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng là loại ôtô được định nghĩa tại các tiêu chuẩn TCVN 6211: 2003, TCVN 7271: 2003. 

2. Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới.

3. Thời gian hành nghề lái xe là thời gian người có giấy phép lái xe đã lái loại xe ghi trong giấy phép lái xe.

4. Người hành nghề lái xe  là người lái xe sinh sống bằng nghề lái xe.

5. Người không hành nghề lái xe là người lái xe không sinh sống bằng nghề lái xe.
6. Thời gian lái xe an toàn là khoảng thời gian tính đến ngày đăng ký nhập học lớp đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe không để xảy ra tai nạn giao thông.
7. Số kilômét (km) lái xe an toàn là số km người lái xe điều khiển xe không để xảy ra tai nạn giao thông.


8. Hồ sơ gốc là hồ sơ do người lái xe tự bảo quản, gồm biên bản chấm thi, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo lái xe. Hồ sơ gốc bị mất là hồ sơ không có đủ hai loại tài liệu trên
Phần B
HỆ THỐNG GIẤY PHÉP LÁI XE

I. Phân hạng giấy phép lái xe

Hạng giấy phép lái xe cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe theo quy định tại Điều 59 Luật Giao thông đường bộ và:

1. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển:

1.1. Ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
1.2. Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;

2. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển:

2.1. Ô tô  tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;
2.2. Ô tô chuyên dùng có trọng lượng của các trang thiết bị chuyên dùng lắp trên khung ô tô dưới 3500 kg;

2.3. Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg;

2.4. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1;

3. Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển:
3.1. Ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
3.2. Ô tô chuyên dùng có trọng lượng của các trang thiết bị chuyên dùng lắp trên khung ô tô từ 3500 kg trở lên;
3.3. Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;

4. Hạng F cấp cho người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và  E để điều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, được quy định cụ thể như sau:

4.1. Hạng FB2 cấp cho người lái xe ôtô được quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2; 

4.2. Hạng FC  cấp cho người lái xe ôtô được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe sau đây:

a) Đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;

b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;
4.3. Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô được quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc  và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, FB2 và hạng Fc;
4.4. Hạng FE cấp cho người lái xe ô tô được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô chở khách nối toa;

b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FC và hạng FD;

5. Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

II. Thời hạn của giấy phép lái xe

1. Hạng A1, A2, A3: Không thời hạn.

2. Hạng A4, B1, B2: Có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp; các giấy phép lái xe hạng A4, B2 đã cấp có thời hạn 03 năm được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.
3. Hạng C, D, E và các loại hạng F: Có thời hạn 3 năm, kể từ ngày cấp.
Phần C
SÁT HẠCH LÁI XE

I. Nội dung và quy trình sát hạch lái xe

1. Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô phải được thực hiện tại các Trung tâm sát hạch lái xe được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhậnTrung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (sau đây gọi là Trung tâm sát hạch).
2. Nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định tại phần 2 Tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 286-01 ban hành kèm theo Quyết định số 4392/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
  3. Việc tổ chức sát hạch lái xe được thực hiện theo quy trình:

3.1. Sát hạch lý thuyết:

a) Đối với các hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F: Thực hiện trên máy vi tính.

b) Đối với hạng A1: Thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính.

3.2. Sát hạch thực hành lái xe trong hình:

a) Đối với các hạng B1, B2, C, D, E: thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch có gắn thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;
b) Đối với các hạng A1, A2, A3, A4 và các hạng F: Thực hiện sát hạch trong Trung tâm sát hạch hoặc sân sát hạch;
3.3. Sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng: áp dụng đối với các hạng: A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
II. Trung tâm sát hạch lái xe 

1. Trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định phù hợp với quy hoạch và phân loại như sau: 

1.1. Trung tâm sát hạch loại 1: Sát hạch lái xe tất cả các hạng;

1.2. Trung tâm sát hạch loại 2: Sát hạch lái xe đến hạng C;

1.3. Trung tâm sát hạch loại 3: Sát hạch lái xe các hạng từ A1 đến A4.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu tại phụ lục 1a). Các Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu tại phụ lục 1b) và báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, quản lý.
2.1. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 30 ngày, Trung tâm sát hạch lái xe báo cáo tình hình hoạt động, các thay đổi (nếu có) để Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận mới;
2.2. Sở Giao thông vận tải (nơi trực tiếp quản lý Trung tâm sát hạch) thực hiện kiểm tra khi Trung tâm sát hạch lái xe có thay đổi phần mềm, thiết bị chấm điểm, ô tô sát hạch và có văn bản báo cáo để Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, xác nhận trước khi đưa vào hoạt động.
2.3. Trong thời gian hoạt động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra đột xuất, hoặc định kỳ, bảo đảm độ chính xác của các thiết bị chấm điểm tự động theo quy định, trường hợp cần thiết có thể tạm dừng để khắc phục; kiểm tra các kỳ sát hạch tại Trung tâm sát hạch, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của Trung tâm sát hạch:


3.1. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; báo cáo về cơ quan quản lý chuyên ngành và Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch để xử lý kịp thời;

3.2. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện;

3.3. Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn của Trung tâm sát hạch lái xe;

3.4. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định;

3.5. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm sát hạch; công khai mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác;

3.6. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra;

3.7. Lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy định.

4. Trung tâm sát hạch được nối mạng thông tin quản lý với các cơ quan quản lý sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe.

III. Điều kiện để được dự sát hạch lái xe

1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:
1.1. Đối với người Việt Nam

a) Có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Có độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ;
c) Có đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

d) Đã hoàn thành khoá học theo chương trình quy định của Bộ Giao thông vận tải tại cơ sở được phép đào tạo lái xe, cụ thể là:

d1) Người dự sát hạch lái xe ôtô hạng B1 không nhất thiết phải theo học tập trung nhưng phải đảm bảo số giờ học đối với các môn học và số km thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp;
d2) Người dự sát hạch lái xe ôtô hạng B2, C, D, E và F phải theo học tập trung đủ số giờ học đối với các môn học và số km thực hành lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, được cấp chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;
d3) Người dự sát hạch lái xe mô tô hạng A2 phải là những người thuộc các đối tượng theo quy định của Chính phủ;
đ) Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục IV, phần C của Thông tư này;
e) Nộp đủ phí sát hạch theo quy định;

g) Có tên trong danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo.
1.2. Đối với người nước ngoài
a) Phải được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy giới thiệu của Đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc giấy xác nhận của Thủ trưởng các tổ chức kinh tế, xã hội có người nước ngoài học tập, làm việc;
b) Có đủ điều kiện nêu tại điểm a,b, c, d, đ, e, g  khoản 1.1 nêu trên.
2. Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe:

2.1. Nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C và các hạng F: 
a) Có các điều kiện quy định tại khoản 1 nêu trên;
b) Có giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;  

c) Có giấy xác nhận thời gian lái xe và số kilômét (km) lái xe an toàn theo giấy phép lái xe hiện có (theo mẫu tại phụ lục 2a, 2b, 2c); Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xác nhận thời gian hành nghề và số kilômét lái xe an toàn cho người lái xe và chịu trách nhiệm về sự xác nhận của mình. Trường hợp người lái xe chính là chủ xe hoặc xe của hộ gia đình thì người lái xe tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian lái xe và số km lái xe an toàn.
2.2. Nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E
a) Có các điều kiện quy định tại điểm 2.1, khoản 2 nêu trên;
b) Có bản photocopy công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 
3. Đối với thí sinh vắng mặt hoặc trượt tại kỳ sát hạch trước, ngoài điều kiện theo các quy định như trên phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước. Thí sinh sát hạch lại được quyền bảo lưu một lần đối với nội dung sát hạch đã đạt yêu cầu.
4. Đối với thí sinh sát hạch lại do bị mất, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn cần có hồ sơ gốc, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, hồ sơ gốc và quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (đối với trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).
5. Đối với thí sinh sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định cần có hồ sơ gốc, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đủ sức khoẻ và giấy phép lái xe.
IV. Hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe
1. Sát hạch lần đầu:

1.1. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu tại Phụ lục 3);

1.2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

1.3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 
1.4. Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo hoặc nâng hạng giấy phép lái xe, trừ sát hạch lái xe các hạng A1, A2;

1.5. Xác nhận về thời gian và số kilômét lái xe an toàn đối với sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe. 

 2. Sát hạch lại:

Ngoài hồ sơ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1 mục này, cần bổ sung:

2.1. Biên bản xác nhận kết quả kỳ sát hạch trước đó đối với trường hợp sát hạch không đạt;

2.2. Giấy phép lái xe đối với trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định;
2.3. Hồ sơ gốc đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe;
2.4. Hồ sơ gốc, quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn.

V. Chuẩn bị kỳ sát hạch

Ban quản lý sát hạch có các nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với kỳ sát hạch lái xe hạng A1, A2:

1.1. Tiếp nhận danh sách học viên đề nghị sát hạch:
Cơ sở đào tạo lái xe lập báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch (Theo mẫu tại phụ lục 4) gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe trước kỳ sát hạch ít nhất 04 ngày;

1.2. Rà soát danh sách thí sinh dự sát hạch theo quy định tại mục III phần C của Thông tư này;

1.3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch; thành lập tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có).

2. Đối với kỳ sát hạch lái xe các hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F:

2.1. Tiếp nhận báo cáo danh sách học viên, dự kiến lịch sát hạch và thông báo cho cơ sở đào tạo:
a) Cơ sở đào tạo lái xe gửi báo cáo khai giảng (báo cáo 1 theo mẫu tại phụ lục 5 và 5a) kèm theo kế hoạch đào tạo của khoá học (theo mẫu tại phụ lục 3) Thông tư số      /2009/TT-BGTVT ngày    /   /2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ  và gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe chậm nhất sau thời gian khai giảng khoá học như sau:

a1) Ngay sau khi khai giảng đối với sát hạch lái xe hạng A3, A4;

a2) Không quá 07 ngày đối với sát hạch lái xe các hạng B1, B2, D, E và F;

a3) Không quá 15 ngày đối với sát hạch lái xe hạng C.

 b) Báo cáo khai giảng phải gửi theo đường công văn hoặc qua mạng internet theo chương trình của cơ quan quản lý đào tạo có thẩm quyền về tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải theo quy định; Trưởng ban quản lý sát hạch có trách nhiệm kiểm tra và ký vào từng trang trong báo cáo;
c) Trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày, Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe chịu trách nhiệm xét và làm báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch kèm danh sách thí sinh dự sát hạch (báo cáo 2 theo mẫu tại Phụ lục 6, 6a và 6b) theo quy định gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để duyệt hồ sơ thí sinh được phép dự sát hạch.

2.2. Rà soát danh sách thí sinh dự  sát hạch theo quy định tại mục III phần C của Thông tư này, cụ thể là:
a) Kiểm tra điều kiện dự thi đối với thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 và A3: 
a1) Độ tuổi và sức khoẻ theo quy định;

a2) Đã hoàn thành khoá học theo quy định;
a3) Được cơ sở đào tạo lái xe đưa vào danh sách tham dự kỳ sát hạch.

b) Kiểm tra điều kiện dự thi đối với thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A4, B1, B2, C, D, E và F: 

b1) Độ tuổi  và sức khoẻ theo quy định;

b2) Có tên trong danh sách báo cáo 1, báo cáo 2; đã hoàn thành khoá học và được cấp chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá học theo quy định;

b3) Đối với thí sinh dự sát hạch để nâng hạng giấy phép lái xe ngoài các điều kiện nêu trên phải có bản photocopy giấy phép lái xe hiện có, có văn bản xác nhận thời gian hành nghề và số kilomét lái xe an toàn theo quy định;

b4) Đối với thí sinh vắng, trượt các kỳ sát hạch trước phải có tên trong danh sách vắng trượt được Hội đồng sát hạch các kỳ đó xác nhận;

b5) Đối với thí sinh dự sát hạch lại môn thực hành lái xe do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn, bị thu hồi giấy phép lái xe phải có tên trong danh sách báo cáo 2 của cơ sở đào tạo;

b6) Đối với thí sinh dự sát hạch lại môn lý thuyết do giấy phép lái xe bị mất phải có tên trong danh sách đề nghị sát hạch của cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

c) Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch phải phối hợp với cơ sở đào tạo lập biên bản kiểm tra hồ sơ lái xe (theo mẫu tại Phụ lục 7) và chịu trách nhiệm về sự chính xác của công việc duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch. 
2.3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch; thành lập Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch và tổ giám sát (nếu có).
VI. Hội đồng sát hạch

1. Hội đồng sát hạch do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành lập.

1.1. Hội đồng làm việc phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, quyết định theo đa số; trường hợp các thành viên trong Hội đồng có ý kiến ngang nhau thì thực hiện theo kết luận của Chủ tịch hội đồng;

1.2.  Kết thúc kỳ sát hạch, Hội đồng sát hạch tự giải thể.

2. Thành phần của Hội đồng sát hạch: 

2.1. Chủ tịch hội đồng: Đại diện Ban quản lý sát hạch hoặc người được Tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;
2.2. Phó Chủ tịch hội đồng: Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe;
2.3. Các Uỷ viên: 

a) Giám đốc Trung tâm sát hạch;

b) Tổ trưởng tổ sát hạch;
c) Uỷ viên thư ký là người của Ban quản lý sát hạch thuộc tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch:

3.1. Chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các điều kiện tổ chức kỳ sát hạch;

3.2. Phân công và sắp xếp kế hoạch thực hiện kỳ sát hạch;

3.3. Phổ biến, hướng dẫn quy chế, nội quy sát hạch, thông báo mức phí, lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe và các quy định cần thiết cho các sát hạch viên và thí sinh;

3.4. Tổ chức kỳ sát hạch theo quy định;

3.5. Lập biên bản xử lý các vi phạm quy chế sát hạch theo quyền hạn được giao và báo cáo cơ quan có thẩm quyền;

3.6. Yêu cầu cơ sở đào tạo và thí sinh giải quyết bồi thường nếu để xảy ra tai nạn trong quá trình sát hạch (nếu lỗi do thí sinh gây ra) lái xe trong hình;

3.7. Tổng hợp kết quả kỳ sát hạch và ký xác nhận biên bản;

3.8. Gửi, lưu trữ các văn bản, tài liệu của kỳ sát hạch tại Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe và Ban quản lý sát hạch.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên trong Hội đồng sát hạch, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

VII. Tổ sát hạch 

1. Tổ sát hạch do tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành lập:
1.1. Tổ sát hạch chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng sát hạch. Tổ sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý sát hạch;

1.2. Kết thúc kỳ sát hạch Tổ sát hạch tự giải thể.

2. Thành viên của Tổ sát hạch gồm: Tổ trưởng và các sát hạch viên, là công chức, viên chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải hoặc làm việc tại các cơ sở đào tạo lái xe công lập.  

3. Tiêu chuẩn của sát hạch viên:

3.1. Có tư cách đạo đức tốt;

3.2. Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

3.3. Đã có giấy phép lái xe tương ứng với hạng xe sát hạch ít nhất 3 năm;
3.4. Được tập huấn về nghiệp vụ sát hạch và được tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp thẻ sát hạch viên.

4. Nhiệm vụ của Tổ sát hạch:

4.1. Kiểm tra phương tiện, dụng cụ, thiết bị chấm điểm, sân sát hạch, phương án bảo vệ để đảm bảo chấm điểm chính xác, khách quan và an toàn trong quá trình sát hạch;

4.2. Yêu cầu thí sinh chấp hành quy định và nội quy sát hạch; không để người không có nhiệm vụ vào phòng thi lý thuyết, sân sát hạch;
4.3. Sát hạch thí sinh theo nội dung và quy trình quy định;

4.4. Lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc báo cáo để Hội đồng sát hạch giải quyết;

4.5. Chấm thi, tổng hợp kết quả, đánh giá kỳ sát hạch để báo cáo Hội đồng sát hạch hoặc Ban quản lý sát hạch (đối với sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2) để giải quyết;

4.6. Các sát hạch viên chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả chấm thi. Tổ trưởng Tổ sát hạch chịu trách nhiệm về kết quả chung của kỳ sát hạch;

4.7. Khi thi hành nhiệm vụ sát hạch viên phải mặc đồng phục theo quy định.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên trong Tổ sát hạch; công tác quản lý và sử dụng sát hạch viên thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

IIX.  Trình tự tổ chức sát hạch

1. Phổ biến nội quy và nội dung có liên quan của kỳ sát hạch.
1.1. Trước khi tổ chức sát hạch, Chủ tịch Hội đồng sát hạch mời các thành viên của hội đồng, tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có) họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong kỳ sát hạch;
1.2. Tổ chức khai mạc kỳ sát hạch để công bố quyết định tổ chức kỳ sát hạch, phổ biến các nội dung có liên quan của kỳ sát hạch cho các thí sinh.

2. Sát hạch theo nội dung, quy trình sát hạch.
3. Khi kết thúc kỳ sát hạch:

3.1. Đối với kỳ sát hạch lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F, Chủ tịch hội đồng sát hạch mời các thành viên của hội đồng, tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có) họp để Tổ trưởng sát hạch báo cáo kết quả sát hạch và thống nhất ký biên bản tổng hợp kết quả sát hạch;
 Chủ tịch Hội đồng sát hạch ký tên và đóng dấu cơ quan vào Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh trúng tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 9) và bàn giao toàn bộ hồ sơ, biên bản kết quả kỳ sát hạch cho Ban quản lý sát hạch.
3.2. Đối với sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2: Tổ trưởng sát hạch mời các thành viên của tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có)  họp để báo cáo kết quả sát hạch và thống nhất ký biên bản tổng hợp kết quả sát hạch;
 Trưởng Ban quản lý sát hạch ký tên và đóng dấu cơ quan xác nhận vào Biên bản tổng hợp của thí sinh trúng tuyển và bàn giao toàn bộ hồ sơ, biên bản kết quả sát hạch cho Ban quản lý sát hạch.

IX. Giám sát kỳ sát hạch

1. Căn cứ tình hình thực tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải tổ chức giám sát đột xuất một số kỳ sát hạch để đèi chiếu, so sánh kết quả kỳ sát hạch có giám sát với kỳ sát hạch không giám sát để đánh giá những nội dung làm tốt, những nội dung làm chưa tốt, cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
2. Cán bộ giám sát các kỳ sát hạch là Thanh tra viên giao thông đường bộ thuộc Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra các Sở Giao thông vận tải, có hiểu biết về công tác đào tạo, sát hạch lái xe; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan. Số lượng cán bộ sát hạch đối với kỳ sát hạch lái xe mô tô là 2 người, sát hạch lái xe ô tô là 3 người, trong đó cử một người làm tổ trưởng.
3. Khi làm nhiệm vụ giám sát các kỳ sát hạch, cán bộ giám sát phải mặc trang phục thanh tra theo quy định.

4. Nhiệm vụ của tổ giám sát là giám sát việc thực hiện nội dung, quy trình sát hạch của tổ sát hạch, bảo đảm sát hạch đúng đối tượng, không có sự can thiệp làm sai lệch kết quả sát hạch; cán bộ giám sát làm việc độc lập, không can thiệp, không làm thay nhiệm vụ của hội đồng sát hạch, tổ sát hạch;

4.1. Đối với sát hạch lái xe tại các Trung tâm sát hạch có lắp thiết bị chấm điểm tự động:
a) Giám sát việc thực hiện đúng nội dung, quy trình sát hạch, kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống thiết bị, phương tiện trước khi sát hạch của hội đồng sát hạch, tổ sát hạch;
b) Giám sát việc kiểm tra nhận dạng người dự sát hạch trước khi vào phòng thi lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, trên đường;
c) Giám sát bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch trong quá trình sát hạch: Người không có nhiệm vụ không được vào phòng thi lý thuyế; hệ thống âm thanh, màn hình, camera của Trung tâm sát hạch hoạt động bảo đảm công khai diễn biến quá trình và kết quả sát hạch của từng thí sinh;
d) Giám sát việc tổ chức sát hạch lái xe trên đường: Thực hiện đúng đoạn đường cho phép tổ chức sát hạch; theo dõi, thu nhận các thông tin liên quan đến kỳ sát hạch;
®) Cán bộ giám sát làm việc độc lập, không vào phòng thi, không lên xe sát hạch, không làm thay nhiệm vụ của sát hạch viên.

4.2. Đối với sát hạch để cấp giấy phép lái xe các hạng tại các Trung tâm sát hạch chưa có lắp thiết bị chấm điểm tự động:

a) Giám sát việc thực hiện đúng nội dung, quy trình sát hạch;
b) Giám sát việc kiểm tra nhận dạng người trước khi vào phòng thi lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe;
c) Giám sát việc chuẩn bị bộ đề thi lý thuyết đúng quy định, không bị đánh dấu.

5. Quyền hạn của Tổ giám sát 

5.1 Khi phát hiện sai phạm, đề nghị Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch xử lý kịp thời, đúng quy định;

5.2. Báo cáo Tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải để xem xét xử lý.

6. Kết thúc kỳ sát hạch, Tổ trưởng tổ giám sát báo cáo bằng văn bản kết quả giám sát với tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, những việc làm không đúng quy định của Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch và các kiến nghị.

X. Công nhận kết quả sát hạch

Ban quản lý sát hạch rà soát, tổng hợp kết quả, làm văn bản để Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải ra quyết định công nhận trúng tuyển kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển (theo mẫu tại phụ lục 10, 10a). 

XI. Lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch

1. Sau mỗi kỳ sát hạch, ban quản lý sát hạch chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của kỳ sát hạch bao gồm :

1.1. Báo cáo 1; 

1.2. Báo cáo 2 ;

1.3. Biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh ;

1.4. Quyết định tổ chức kỳ sát hạch, thành lập hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, tổ giám sát (nếu có);

1.5. Biên bản phân công nhiệm vụ của Hội đồng kỳ sát hạch lái xe ;

1.6. Biên bản phân công nhiệm vụ của Tổ sát hạch lái xe;

1.7. Biên bản họp xét kết quả kỳ sát hạch lái xe;

1.8. Danh sách thí sinh vắng, trượt kỳ sát hạch;

1.9. Quyết định công nhận trúng tuyển;

1.10. Bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe;

1.11. Các tài liệu khác có liên quan đến kỳ sát hạch.

2. Đối với cơ sở đào tạo: 
2.1. Các tài liệu tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 nêu trên; 

2.2. Lưu trữ, bảo quản Bài thi lý thuyết và Biên bản chấm thi thực hành lái xe trong hình, trên đường của thí sinh của từng kỳ sát hạch.

3. Đối với Trung tâm sát hạch:

3.1. Các tài liệu tại điểm 1.4, 1.7 nêu trên; 

3.2. Danh sách, kết quả sát hạch lý thuyết;

3.3. Danh sách, kết quả sát hạch thực hành;

4. Đối với thí sinh (tự bảo quản hồ sơ lái xe):

4.1. Đơn đề nghị dự sát hạch, để cấp giấy phép lái xe;

4.2. Chứng chỉ  nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo;

4.3. Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe;

4.4. Giấy phép lái xe cũ (nếu có);

4.5. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4.6. Xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn (nếu có).

5. Thời gian lưu trữ
5.1. Không thời hạn đối với các tài liệu quy định tại khoản 1.9, 1.10 nêu trên;
5.2. Thời hạn 05 năm đối với các tài liệu quy định tại khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 nêu trên;
5.3. Thời hạn 02 năm đối với các tài liệu còn lại.

Việc huỷ tài liệu hết hạn lưu trữ phải thực hiện theo quy định của Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ.

Phần D 

QUẢN LÝ, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

I. Mẫu Giấy phép lái xe

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu giấy phép lái xe.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước.

II. Cơ quan quản lý sát hạch, cấp và đổi giấy phép lái xe
 1. Vụ Quản lý phương tiện và người lái của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Cục.

2. Phòng Quản lý phương tiện và người lái hoặc phòng được giao chức năng quản lý đào tạo, sát hạch của các Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Sở.

III. Nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Cục 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch cấp giấy phép lái xe để Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện trong cả nước.

2. Nghiên cứu hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý nghiệp vụ và các ấn chỉ chuyên ngành phục vụ tổ chức và quản lý công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành áp dụng thống nhất trong cả nước.

3. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ tổ chức, quản lý công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe; thiết lập hệ thống mạng thông tin kết nối Ban quản lý sát hạch cấp Tổng cục với các Trung tâm sát hạch, Ban quản lý sát hạch cấp Sở và các cơ sở đào tạo lái xe.

4. Tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

4.1. Chỉ đạo về nghiệp vụ, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát hoạt động, kiểm chuẩn các thiết bị, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất của các Trung tâm sát hạch lái xe theo quy định;

4.2. Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với Ban quản lý sát hạch cấp Sở;

4.3.. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, chỉ đạo, tổ chức tập huấn, cấp thẻ sát hạch viên cho đội ngũ cán bộ sát hạch lái xe trong cả nước và trực tiếp quản lý đội ngũ sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch cấp Tổng cục;
4.4. Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các học viên học tại các cơ sở đào tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải giao.
5. Tổ chức cấp và đổi giấy phép lái xe cho người lái xe thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức quốc tế, ngoại giao có trụ sở cơ quan tại Hà Nội.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sát hạch cấp giấy phép lái xe do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phân công.

IV. Nhiệm vụ của Ban quản lý sát hạch cấp Sở

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính trong việc:

1.1. Tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về nghiệp vụ sát hạch cấp giấy phép lái xe;

1.2. Xây dựng kế hoạch về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp quản lý đội ngũ sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch cấp Sở;

1.3. Chỉ đạo xây dựng, quản lý hoạt động của Trung tâm sát hạch thuộc địa phương;

1.4. Triển khai nối mạng thông tin với Trung tâm sát hạch, các cơ sở đào tạo tại địa phương và với Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


1.5. Tổ chức các kỳ sát hạch đối với học viên học tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở quản lý. Trường hợp việc sát hạch được tổ chức tại Trung tâm sát hạch không thuộc quyền quản lý trực tiếp thì Ban quản lý sát hạch cấp Sở lựa chọn để có kế hoạch tổ chức sát hạch phù hợp .

2. Tổ chức cấp và đổi giấy phép lái xe cho người lái xe thuộc quản lý của địa phương, trừ các đối tượng quy định tại khoản 5, mục 3, phần IV của Thông tư này.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sát hạch cấp giấy phép lái xe do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân công.

V. Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe

1. Người có giấy phép lái xe  chỉ được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép lái xe.

2. Giấy phép lái xe phải được mang theo người khi lái xe.

3. Giấy phép lái xe có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn, không thời hạn hoặc thu hồi theo quy định của Chính phủ; 

4. Người có giấy phép lái xe hạng B1 muốn hành nghề lái xe và người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe phải dự khoá đào tạo và sát hạch để được cấp giấy phép lái xe mới.

5. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có giấy phép lái xe không do Việt Nam cấp nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế về giấy phép lái xe mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

6. Giấy phép lái xe hạng A1, A2 do ngành công an cấp trước ngày 01/8/1995, bằng lái xe và giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp còn thời hạn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe. 
7. Giấy phép lái xe hạng D, E do ngành Giao thông vận tải cấp trước ngày 01/7/2009 cho người chưa đủ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ còn thời hạn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.
8. Người có giấy phép lái xe hạng C đang điều khiển đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc được tiếp tục điều khiển loại xe đó đến hết ngày 01/7/2010; trong thời gian này, nếu có nhu cầu tiếp tục điều khiển loại xe đó thi phải đăng ký với cơ sở đào tạo để được đào tạo, sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng Fc.

Đối với người chưa đủ thời gian và số kilomét lái xe an toàn theo quy định để nâng hạng thì phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cá nhân sử dụng lao động xác nhận đang điều khiển loại xe đó.

9. Người giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe hoặc có hành vi cố tình gian dối khác, trong quá trình làm thủ tục đổi hoặc đề nghị cấp lại giấy phép lái xe, khi kiểm tra phát hiện sẽ bị các cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe.

10. Di chuyển quản lý giấy phép lái xe:

10.1. Người có giấy phép lái xe khi chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, có giấy đề nghị di chuyển quản lý giấy phép lái xe để cơ quan đang quản lý giấy phép lái xe cấp giấy di chuyển; cơ quan quản lý giấy phép lái xe nơi người lái xe chuyển đến làm thủ tục ghi nhận để theo dõi, quản lý và đổi lại giấy phép lái xe khi hết hạn. Giấy phép lái xe chuyển đến được tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định. 

Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe có thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký (theo mẫu tại Phụ lục 11). Khi tiếp nhận lái xe di chuyển đến, Sở Giao thông vận tải nếu thấy có nghi vấn về giấy phép lái xe hay xét thấy cần thiết, thì trao đổi với nơi giới thiệu chuyển đi để xác minh tính xác thực của hồ sơ chuyển đến.

10.2. Giấy phép lái xe sau khi nâng hạng phải được di chuyển về cơ quan đang quản lý hạng giấy phép lái xe trước khi nâng hạng.
VI. Cấp mới giấy phép lái xe

1. Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển, phòng Quản lý phương tiện và người lái hoặc phòng được giao nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch lái xe thực hiên in giấy phép lái xe và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vân tải cấp giấy phép lái xe  cho thí sinh.

2. Khi cấp giấy phép lái xe cho người dự sát hạch chuyển hạng cao hơn thì cơ quan quản lý sát hạch cắt góc giấy phép lái xe cũ và trao cho người lái xe bảo quản.

3. Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển. Trước khi trả giấy phép lái xe cho thí sinh phải ghi số giấy phép lái xe vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.
VII. Đổi giấy phép lái xe

1. Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có giấy phép lái xe có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe làm đơn đề nghị đổi kèm        

theo giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, gửi đến cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe để được xét cấp lại giấy phép lái xe.

2. Người có giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa quá một tháng kể từ ngày hết hạn; người có giấy phép lái xe bị hỏng, có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi giấy phép lái xe.

3. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khoẻ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.
4. Trường hợp năm sinh ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với năm sinh ghi trên giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe mới phù hợp với tuổi ghi trong giấy chứng minh nhân dân. 
5. Đối tượng được phép đổi giấy phép lái xe:

5.1. Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam, khi hết hạn được đổi giấy phép lái xe;

5.2.Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã được đổi giấy phép lái xe của Việt Nam từ giấy phép lái xe nước ngoài,  khi hết hạn, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;


5.3. Người có giấy phép lái xe Quân sự (do Cục Quản lý xe máy, Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cấp) còn giá trị sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành) được đổi sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;

5.4. Cán bộ, chiến sĩ Công an có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn giá trị sử dụng, khi chuyển ngành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp..., nghỉ hưu, thôi việc), nếu có nhu cầu, được đổi sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;

5.5. Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Giao thông vận tải hoặc giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước 31/7/1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, nếu còn hồ sơ gốc, có tên trong sổ lưu được xét cấp laị giấy phép lái xe mới;

5.6. Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;
5.7. Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia (do nước ngoài cấp) còn giá trị sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

5.8. Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe Quốc tế hoặc Quốc gia, còn giá trị sử dụng nay về nước, công tác và làm ăn sinh sống, nếu có nhu cầu lái xe, được làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.
6. Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển của giấy phép lái xe Việt Nam:

6.1. Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập ở Việt Nam phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam;

6.2. Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam ( từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh ) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của giấy phép lái xe Việt Nam;

Đối với khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có điều kiện xuất trình Hộ chiếu và giấy phép lái xe nước ngoài, khi đổi giấy phép lái xe có thể căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch giấy phép lái xe (kèm theo bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài), làm sẵn giấy phép lái xe cho số người đăng ký. Giấy phép lái xe chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi đối chiếu giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu;

6.3. Giấy phép lái xe Quốc tế hay Quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy giấy phép lái xe để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam;

6.4. Giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau thì được đổi lấy giấy phép lái xe ngành Giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng. Trường hợp không hoàn toàn tương đương về hạng xe đổi (theo hướng dẫn tại phụ lục 14), thì người  đổi phải dự học lớp bổ túc về thực hành tay lái và phải qua kỳ sát hạch đối với loại xe có hiệu lực trong giấy phép lái xe ngành Giao thông vận tải.
7. Giấy phép lái xe được đổi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đổi giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp).

8. Không nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:


8.1. Giấy phép lái xe (nước ngoài, quân sự, Công an) quá thời hạn sử dụng theo quy định, có biểu hiện tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;

8.2. Hồ sơ lái xe không có trong sổ quản lý lái xe đối với giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp;

8.3. Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
9. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe:


9.1. Đối với giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu tại phụ lục 13)



b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi;

c) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế được phép  cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe không quá 1 năm;

d) Bản photocopy giấy phép lái xe sắp hết hạn;

®) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

e) Khi nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, người nộp  xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

9.2. Đối với giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

a)  Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại phụ lục 13);

b) Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký;



c) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế được phép  cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe không quá 1 năm;

d) Giấy phép lái xe Quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc);

®) Giấy giới thiệu của Cục Quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe, máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương;

e) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân;

g) Khi đến nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, người nộp xuất trình sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe quân sự để nhận giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là Hồ sơ gốc gồm các tài liệu ghi ở các điểm a, b, c  nêu trên và giấy phép lái xe quân sự đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản sau khi đã được cấp đổi giấy phép lái xe.

9.3. Đối với giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995

a)  Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu  tại phụ lục 13);

b) Quyết định chuyển ngành, nghỉ hưu, thôi việc của cấp có thẩm quyền;

c) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế được phép  cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe không quá 1 năm;

d) Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc);

e) Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành Công an;

g) Ba ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

h) Khi đến nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, người nộp xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.


Hồ sơ đổi giấy phép lái xe Công an để nhận giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là hồ sơ gốc, gồm tài liệu ghi ở các điểm a, b, c nêu trên và giấy phép lái xe Công an đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản.


9.4. Đối với giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài:


a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục 12; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại phụ lục 13) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;

Đối với người nước ngoài gốc Việt về thăm thân nhân có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú.


b) Bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài;


c) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, và đóng dấu giáp lai với bản photocopy giấy phép lái xe;


d) Bản photocopy Hộ chiếu (gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam) hoặc photocopy giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư (ngoại giao hoặc công vụ) do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp. Đối với đối tượng thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, các Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế  được hưởng ưu đãi miễn trừ  phải có thêm Giấy giới thiệu theo mẫu quy định của Bộ Ngoại giao;


®) 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân;


e) Khi nộp hồ sơ thủ tục đổi giấy phép lái xe, phải xuất trình giấy phép lái xe nước ngoài và hộ chiếu (hoặc giấy chứng minh nhân dân; chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ ngoại giao Việt Nam cấp) để đối chiếu với hồ sơ.


Hồ sơ đổi giấy phép lái xe nước ngoài để nhận giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là hồ sơ gốc, gồm tài liệu ghi ở các điểm a, b, c nêu trên và giấy phép lái xe nước ngoài, giao cho người lái xe tự bảo quản.

IIX. Cấp lại Giấy phép lái xe 

1. Người có giấy phép lái xe đã hết hạn quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 6 tháng, kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe mới. 

2. Người có giấy phép lái xe đã hết hạn quá từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe mới. 

3. Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ quan quản lý giấy phép lái xe không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất ngoài các trường hợp trên, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe. 

4. Người bị thu hồi giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 1 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn), nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe.
5. Giấy phép lái xe quá hạn bị mất, còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe.
6. Giấy phép lái xe còn hạn bị mất, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch của địa phương, có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đã dự học, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe.

7. Giấy phép lái xe quá hạn bị mất, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch của địa phương, có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đã dự học, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại giấy phép lái xe.

         8. Giấy phép lái xe còn hạn, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được lập lại hồ sơ gốc. Hồ sơ gốc gồm: Đơn xin đổi, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ được cơ quan công an xác nhận và được cơ sở đào tạo xác nhận hoặc cấp lại, giấy chứng nhận sức khỏe. Hồ sơ mới phải được cơ quan quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe xác nhận và đóng dấu, ghi rõ được lập lại lần thứ mấy vào góc trên bên phải Đơn xin đổi giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự  bảo quản.


9. Giấy phép lái xe đã quá hạn, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì được dự sát hạch (cả môn Lý thuyết và thực hành lái xe) để cấp lại giấy phép lái xe và lập lại hồ sơ gốc. Hồ sơ gốc gồm: Đơn đề nghị sát hạch, tờ khai nguyên nhân mất hồ sơ được cơ quan công an và cơ sở đào tạo xác nhận, Giấy chứng nhận sức khoẻ.
10.Khi đổi giấy phép lái xe, nếu phát hiện các hành vi như giả khai báo mất, tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để được cấp lại giấy phép lái xe, cố tình khai sai tuổi để được cấp giấy phép lái xe trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ và các hành vi gian dối khác, cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc. Người có nhu cầu được cấp lại giấy phép lái xe phải học lại theo chương trình và dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe. Trường hợp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng như sử dụng giấy phép lái xe giả, thay đổi các thông tin như họ tên, hạng xe được lái... có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.


11. Việc tổ chức sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe do cơ quan trực tiếp quản lý giấy phép lái xe đó thực hiện;

11.1. Ban quản lý sát hạch rà soát, kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách người có nhu cầu dự sát hạch lại (theo mẫu tại phụ lục 6b) trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc sở Giao thông vận tải ra quyết định cho phép tổ chức sát hạch;


11.2. Trường hợp chưa có kỳ sát hạch lái xe ô tô phù hợp, có thể thành lập Hội đồng sát hạch theo quy định cho các đối tượng này, thành phần Hội đồng không có cơ sở đào tạo;


11.3. Đối với các địa phương chưa có Trung tâm sát hạch thực hiện như sau:


a) Nếu chỉ sát hạch lại phần lý thuyết thì có thể tổ chức sát hạch tại phòng thi có máy tính ở địa phương;

b) Nếu sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành thì tổ chức sát hạch tại Trung tâm sát hạch.


12. Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe do Sở quản lý để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp chi phí ôn tập theo quy định của Bộ Tài chính, không phải học lại theo chương trình đào tạo.


13. Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau giấy phép lái xe cấp lại (phục hồi) được tính theo ngày trúng tuyển của giấy phép lái xe cũ. 
14. Thời hạn cấp lại giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới. Khi cấp lại giấy phép lái xe thì cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái xe cũ (nếu có).
Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Báo cáo về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe
1. Hàng năm, vào tháng 1 và tháng 7, các Sở Giao thông vận tải sơ kết, tổng kết công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, của địa phương, gửi báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

2. Hàng tháng (trước ngày 05 của tháng sau), các Sở Giao thông vận tải thực hiện báo cáo cấp đổi giấy phép lái xe về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải (Theo mẫu tại phụ lục 15).

II. Hướng dẫn tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 và thay thế Quy chế Quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra các hoạt động về sát hạch cấp giấy phép lái xe trong phạm vi được phân công.
3. Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá thấp do Sở Giao thông vận tải căn cứ nội dung và quy trình sát hạch đã được ban hành, xây dựng nội dung và phương án tổ chức sát hạch phù hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.  

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe phản ánh về Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) để nghiên cứu, giải quyết.

5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiệnThông tư này./.
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